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HƯỚNG DẪN
Thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo

 tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015; Thông tư Liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 (sau đây gọi chung là Thông tư 29);

Căn cứ các Quyết định của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh: số 289/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011, số 1852/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 và số 4253/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh;
Liên Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Liên Sở) hướng dẫn thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Đối tượng được hỗ trợ:
Là trẻ em 3, 4 và 5 tuổi (tuổi của trẻ được xác định bằng năm khai giảng của năm học trừ đi năm sinh của trẻ) đang học các lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh thuộc diện ít nhất một trong những trường hợp sau:

- Có cha, mẹ thường trú ở ít nhất một trong các địa bàn: xã biên giới đất liền, xã biên giới biển, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, thôn (bản) đặc biệt khó khăn, xã (thị trấn) trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

- Có cha, mẹ thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Danh mục các xã biên giới đất liền, biên giới biển, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện theo các văn bản dẫn chiếu tại các điểm a, b, c Điều 2 Thông tư 29; danh mục các xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thuận tiện cho các địa phương, đơn vị tra cứu thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho các đối tượng, Liên Sở thống kê Danh sách các xã biên giới đất liền, xã biên giới biển, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã (hoặc thị trấn) thuộc vùng khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn trong các xã không phải là xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Phụ lục số 1 đình kèm; khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định mới thì Danh mục này cũng sẽ được thay đổi theo.

2. Mức hỗ trợ, thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ:
- Mức hỗ trợ là 120.000 đồng/trẻ /tháng, được hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
- Thời gian bắt đầu thực hiện chính sách hỗ trợ:

+ Từ 01/01/2011: Đối với đối tượng quy định tại mục 1 Văn bản hướng dẫn này là trẻ em học mẫu giáo 5 tuổi (trừ trẻ 5 tuổi là con hộ cận nghèo không thuộc địa bàn xã biên giới đất liền, xã biên giới biển, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã/thị trấn trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn); 
 + Từ 01/01/2012: Đối với đối tượng quy định tại mục 1 Văn bản hướng dẫn này là trẻ em học mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi; trẻ 5 tuổi là con hộ cận nghèo không thuộc địa bàn xã biên giới đất liền, xã biên giới biển, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã/thị trấn trong Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ ngân sách địa phương, được cân đối và giao trong dự toán chi ngân ngân sách (sự nghiệp giáo dục) hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố; riêng năm 2011 và năm 2012, ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu (sau khi đã trừ số kinh phí đã cân đối giao trong dự toán năm 2012 và số đã cấp năm 2011) cho các địa phương để thực hiện.   

3. Trình tự thủ tục, hồ sơ và phương thức hỗ trợ:
a. Đối với đối tượng được hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập:
- Trong vòng 30 ngày (trừ các trường hợp vì các lý do khách quan và các đối tượng mới phát sinh trong năm học được thực hiện theo thời gian cụ thể đối với từng trường hợp) kể từ ngày bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em học mẫu giáo thuộc đối tượng được hỗ trợ có đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa theo mẫu số 1a kèm theo Hướng dẫn này gửi Cơ sở giáo dục mầm non kèm theo bản sao các giấy tờ có chứng thực thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng được hỗ trợ là trẻ em học mẫu giáo có cha, mẹ thường trú tại các địa bàn: xã biên giới, xã vùng cao, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, thôn (bản) đặc biệt khó khăn, xã (hoặc thị trấn) trong danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

+ Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
+ Giấy xác nhận của Bệnh viện từ cấp huyện trở lên về tình trạng tàn tật, khuyết tật và Giấy xác nhận của UBND cấp xã là hộ có khó khăn về kinh tế đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo, hoặc cận nghèo của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
- Cơ sở giáo dục mầm non công lập có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện theo trình tự sau:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không thuộc đối tượng được hỗ trợ thì thông báo cho cha, mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
+ Đối với những hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện hỗ trợ cho đối tượng; định kì theo tháng, quý hoặc kì học lập thủ tục hồ sơ (Giấy rút dự toán, Danh sách chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo theo mẫu số 2a kèm theo Hướng dẫn này) rút dự toán kinh phí NSNN cấp tại Cơ quan kho bạc nhà nước nơi giao dịch để chi trả cho đối tượng. Căn cứ vào tình hình thực tế và cách thức tổ chức ăn trưa của cơ sở, Lãnh đạo cơ sở giáo dục mầm non công lập thống nhất với Ban đại diện cha mẹ trẻ em quyết định 1 trong 2 phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha, mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em hoặc giữ lại để lo bữa ăn trưa cho trẻ được hỗ trợ.
+ Cơ sở giáo dục mầm non công lập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với việc thẩm định hồ sơ thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo trong cơ sở của mình.     
b. Đối với đối tượng được hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập:

- Trong vòng 30 ngày (trừ các trường hợp vì các lý do khách quan và đối tượng mới phát sinh trong năm được thực hiện theo thời gian cụ thể đối với từng trường hợp) kể từ ngày bắt đầu kì học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo ngoài công lập thuộc đối tượng được được hỗ trợ làm đơn có xác nhận của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo mẫu số 1b kèm theo Hướng dẫn này gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện nơi trẻ em học mẫu giáo kèm theo bản sao chứng thực các giấy tờ như quy định tại điểm a mục 3 nêu trên. 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không thuộc đối tượng được hỗ trợ thì Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho gia đình người học (thông qua cơ sở mầm non) biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ ;

+ Đối với những hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ, tổng hợp lập thủ tục hồ sơ (Giấy rút dự toán, Danh sách chi tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ngoài công lập theo mẫu số 2b kèm theo Hướng dẫn này) rút dự toán kinh phí NSNN cấp tại Cơ quan kho bạc nhà nước nơi giao dịch để chi trả cho đối tượng.
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện căn cứ vào thực tế quản lý và cách thức tổ chức ăn trưa, thống nhất với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để lựa chọn 1 trong 2 phương thức: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha, mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em hoặc thông qua cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cho đối tượng nhận được đầy đủ và kịp thời số tiền hỗ trợ theo quy định. 
+ Việc thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa được thực hiện 2 lần/năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4. Trường hợp trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa mà bỏ học hoặc không còn học tại cơ sở giáo dục thì Cơ sở giáo dục ngoài công lập có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện biết để dừng việc chi hỗ trợ tiền ăn trưa hoặc giảm trừ số tiền được chi hỗ trợ.
4 Lập dự toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa:
4.1. Công tác lập dự toán: 
Vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, các cơ sở giáo dục mầm non công lập có đối tượng trẻ em học mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa năm sau theo các biểu mẫu số 3a (đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập), mẫu số 3b (đối với Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện) gửi Cơ quan Tài chính cấp huyện để bố trí kinh phí và tổng hợp chung vào dự toán chi NSNN hằng năm; đồng thời gửi cơ quan Giáo dục và Đào tạo cấp trên trực tiếp để tổng hợp và theo dõi.
2. Công tác quyết toán: 

- Kết thúc niên độ ngân sách, các Cơ sở giáo dục mầm non công lập và Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện được NSNN cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo theo quy định tại mục 2 của Văn bản hướng dẫn này có trách nhiệm lập quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 - Quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo được tổng hợp chung vào quyết toán chi NSNN hằng năm của các cơ sở giáo dục mầm non cong lập và Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện theo mục lục NSNN: Chương 622; khoản 491; tiểu mục 7165.
- Trường hợp số quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa được duyệt có chênh lệnh với số dự toán năm được giao (hoặc được cấp bổ sung) thì được xử lý như sau:

+ Số quyết toán nhỏ hơn dự toán: Nếu còn dư trên dự toán thì huỷ bỏ; trường hợp Cơ sở giáo dục mầm non công lập, Phòng Giáo dục - Đào tạo đã rút dự toán kinh phí về đơn vị thì nộp hoàn trả lại cho ngân sách;

+ Số quyết toán lớn hơn dự toán được giao: Cơ quan Tài chính cấp huyện có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí cho Cơ sở giáo dục mầm non công lập, Phòng Giáo dục - Đào tạo để thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết toán. 

V. Các quy định khác:
- Đối với những ngày trẻ em học mẫu giáo thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa mà bỏ học hoặc chỉ học 1 buổi/ngày mà không có lý do chính đáng thì những ngày đó không được hỗ trợ tiền ăn trưa (số tiền hỗ trợ bị trừ 1 ngày là 4.600 đồng).

- Trường hợp một trẻ em học mẫu giáo vừa là đối tượng được hỗ trợ tiền ăn trưa tại trường, đồng thời là đối tượng được miễn học phí và được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP thì chỉ phải lập và gửi 1 bộ hồ sơ cho cơ sở giáo dục mầm non (đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo trong cơ sở giáo dục công lập) hoặc cho Phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện (đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập).
- Đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non, Phòng giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố phải trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn và thông báo rộng rãi đến cha mẹ (hoặc người giám hộ, người nhận nuôi) trẻ em chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa của nhà nước và của địa phương đối với trẻ em học mẫu giáo tại cơ sở và trên địa bàn.  

- Cơ sở giáo dục mầm non công lập và Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo theo quy định tại mục 3 Văn bản hướng dẫn này được chi mức tối đa là 20.000 đồng/1 bộ hồ sơ cho công tác thẩm định hồ sơ và quản lý chi trả; nguồn kinh phí để chi: từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục được cân đối và giao trong dự toán hàng năm cho các địa phương, đơn vị.  
- Những nội dung không đề cập ở Hướng dẫn này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các văn bản hiện hành có liên quan của cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- TT HĐND (BC);
- UBND tỉnh (BC);
- UBND huyện, TX, TP;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện;

- Các Phòng GDĐT, TCKH các huyện;
- Lưu: STC, SGDĐT.

	SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC 

      Đỗ Văn Thuấn
	SỞ TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC

(đã kí)
          Nguyễn Văn Minh
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Mẫu 1a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

 MIỄN (GIẢM) HỌC PHÍ/HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP/HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA 

(Dùng cho đối tượng là trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục công lập)

Kính gửi: ...........(tên cơ sở giáo dục công lập)

Họ và tên: ..................................................., địa chỉ thường trú (thôn/xóm/tổ dân/khu phố/xã/phường/thị trấn):.......................................................... ......................... 
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em:................................................., 

Hiện đang học lớp ................., Trường ..................................................................
Thuộc đối tượng:..................................................................................................... .........................................................................................................................................
Làm đơn đề nghị được xem xét (1):

     Miễn học phí 
     Giảm 50% học phí
     Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP

     Hỗ trợ tiền ăn trưa

theo quy định hiện hành của nhà nước./. 
                                                               ..............., ngày....tháng.... năm.......    

                                                                               Người làm đơn    

                                                                              (kí và ghi rõ họ tên)


(1) Đề nghị nội dung nào thì đánh dấu x vào ô đó
Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HỖ TRỢ  

TIỀN MIỄN (GIẢM) HỌC PHÍ/HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP/HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA
(Dùng cho đối tượng là học sinh mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TX, TP)............... 

- Họ và tên: ......................................., địa chỉ thường trú (thôn/xóm/tổ dân/khu phố/xã/phường/thị trấn):.......................................................... ........................................
- Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em: .....................................................

- Hiện đang học lớp:....................., Trường .......................................................
- Thuộc đối tượng:......................................................................................................
Làm đơn đề nghị được xem xét (1):

       Miễn học phí 

       Giảm 50% học phí
        Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP

        Hỗ trợ tiền ăn trưa

theo quy định hiện hành của nhà nước./. 
	
	..............., ngày..... tháng..... năm .....
           Người làm đơn

                      (Ký tên và ghi rõ họ tên)


Xác nhận của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

- Trường ..................................................................................................................
- Địa chỉ: ............................................................................................................  

- Xác nhận em: .......................................................................................................
hiện đang học tại lớp: ............... học kỳ: ............, năm học: ............ của nhà trường.

- Số tiền học phí nhà trường đang thu (đồng/tháng): .....................
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét cấp hỗ trợ tiền (1):
       Miễn học phí 

       Giảm 50% học phí
        Hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP

        Hỗ trợ tiền ăn trưa

 cho em ..................................... theo quy định hiện hành của nhà nước./.    

	
	..............., ngày..... tháng..... năm .....
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



(1) Đề nghị nội dung nào thì đánh dấu x vào ô đó
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																		Phô lôc 1

		Danh mục các xã biên giới; xã vùng cao; xã hải đảo;

		xã, thôn đặc biệt khó khăn; xã, thị trấn vùng khó khăn

		trẻ em học mẫu giáo có cha mẹ thường ở những địa bàn này được hỗ trợ tiền ăn trưa

		(Kèm theo Hướng dẫn số             /LS-TC-GDĐT ngày        /5/2012 của Liên Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh)

		Huyện, thị xã, thành phố		TT		Tên xã, tên thôn		Thuộc địa bàn

								Xã biên giới đất liền		Xã biên giới biển		Xã vùng cao		Vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển		Vùng đặc biệt khó khăn		Vùng khó khăn

		1/ Ba Chẽ		1		Xã Thanh Sơn						x						x

				2		Xã Thanh Lâm						x						x

				3		Xã Đạp Thanh						x						x

				4		Xã Nam Sơn						x				x		x

				5		Xã Lương Mông						x						x

				6		Xã Đồn Đạc						x				x		x

				7		Xã Minh Cầm						x						x

		2/ Bình Liêu		1		Xã Hoành Mô		x				x						x

				2		Xã Đồng Tâm		x				x						x

				3		Xã Đồng Văn		x				x				x		x

				4		Xã Tình Hóc		x				x				x		x

				5		Xã Vô Ngại		x				x				x		x

				6		Xã Lục Hồn		x				x				x		x

				7		Xã Hóc Động						x				x		x

		3/ Cẩm Phả		1		Xã Cộng Hoà				x								x

				2		Xã Cẩm Hải				x

		4/ Cô Tô		1		Thị trấn Cô Tô				x								x

				2		Xã Đồng Tiến												x

				3		Xã Thanh Lân				x								x

		5/ Đầm Hà		1		Xã Quảng Lâm						x				x		x

				2		Xã Quảng An										x		x

				3		Xã Quảng Lợi										x		x

				4		Xã Tân Bình				x

				5		Xã Đại Bình				x

				6		Xã Đầm Hà				x

				7		Xã Tân Lập				x

				8		Xã Quảng Tân												x

				9		Thôn 4 (xã Dực Yên)										x

		6/ Hải Hà		1		Xã Quảng Đức		x				x				x		x

				2		Xã Quảng Sơn		x				x				x		x

				3		Xã Quảng Thịnh												x

				4		Xã Quảng Thắng				x

				5		Xã Quảng Minh				x

				6		Xã Phú Hải				x

				7		Xã Quảng Điền				x

				8		Xã Quảng Phong				x

				9		Xã Tiến Tới				x

				10		Xã Cái Chiên				x

		7/ Hoành Bồ		1		Xã Kỳ Thượng						x				x		x

				2		Xã Đồng Sơn						x				x		x

				3		Xã Vũ Oai												x

				4		Xã Bằng Cả												x

				5		Xã Quảng La												x

				6		Xã Tân Dân						x						x

				7		Xã Đồng Lâm						x						x

				8		Xã Hòa Bình						x						x

		8/ Móng Cái		1		Xã Hải Sơn		x				x				x		x

				2		Xã Bắc Sơn		x				x				x		x

				3		Xã Vạn Ninh				x

				4		Xã Hải Tiến				x

				5		Xã Quảng Nghĩa				x

				6		Xã Vĩnh Trung				x

				7		Xã Vĩnh Thực				x

				8		Phường Hải Hoà		x										x

				9		Phường Hải Yên				x								x

		9/ Tiên Yên		1		Xã Hà Lâu						x				x		x

				2		Xã Đại Dực						x				x		x

				3		Xã Đại Thành						x				x		x

				4		Xã Phong Dụ										x		x

				5		Xã Điền Xá										x		x

				6		Xã Đông Hải				x								x

				7		Xã Hải Lạng				x								x

				8		Xã Tiên Lãng				x								x

				9		Xã Đồng Rui				x

				10		Xã Yên Than												x

				11		Xã Đông Ngũ												x

		10/ Vân Đồn		1		Xã Đài Xuyên				x				x				x

				2		Xã Vạn Yên				x				x				x

				3		Xã Bản Sen				x				x				x

				4		Xã Thắng Lợi				x				x				x

				5		Xã Đoàn Kết				x

				6		Xã Bình Dân				x								x

				7		Xã Đông Xá				x

				8		Xã Hạ Long				x

				9		Xã Quan Lạn				x								x

				10		Xã Ngọc Vừng				x

				11		Xã Minh Châu				x

		11/ Yên Hưng		1		Xã Hoàng Tân				x

				2		Xã Tiền Phong				x

				3		Xã Liên Vị				x

		Tổng cộng:						11		39		27		4		21 xã và 1 thôn		53 xã



&C&P

vuhuythai:



2a

		Tên cơ sở giáo dục mầm non công lập: ...................																				Mẫu 2a

		Danh sách chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo tháng (quý hoặc kì).... năm học ....

		TT		Họ và tên trẻ em		Lớp		Tên cha mẹ hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em		Địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em (thôn, xã)		Đối tượng hỗ trợ		Số tháng hỗ trợ		Số tiền hỗ trợ (đồng)		Số tiền hỗ trợ bị trừ do nghỉ học/ bỏ học không có lý do chính đáng (đồng)		Số tiền hỗ trợ còn được lĩnh (đồng)		Cha mẹ hoặc hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em kí nhận tiền hỗ trợ (*)

		Tổng cộng:

														..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu										Thủ trưởng đơn vị

				(*) chỉ kí nhận khi đối tượng thực tế đã nhận tiền hỗ trợ; khi lập biểu này để làm thủ tục rút kinh phí từ Kho bạc về chi hỗ trợ, cột này không nhất thiết phải có kí nhận





2b

		Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TX, TP): ...................																				Mẫu 2a

		Danh sách chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em học mẫu giáo ngoài công lập, kì.... năm học ....

		TT		Họ và tên trẻ em		Tên lớp, tên cơ sở mầm non ngoài công lập		Tên cha mẹ hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em		Địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em (thôn, xã)		Đối tượng hỗ trợ		Số tháng hỗ trợ		Số tiền hỗ trợ (đồng)		Số tiền hỗ trợ bị trừ do nghỉ học/ bỏ học không có lý do chính đáng - nếu có (đồng)		Số tiền hỗ trợ còn được lĩnh (đồng)		Cha mẹ hoặc hoặc người giám hộ/nhận nuôi trẻ em kí nhận tiền hỗ trợ (*)

		Tổng cộng:

														..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

				Người lập biểu										Thủ trưởng đơn vị

				(*) chỉ kí nhận khi đối tượng thực tế đã nhận tiền hỗ trợ; khi lập biểu này để làm thủ tục rút kinh phí từ Kho bạc về chi hỗ trợ, cột này không nhất thiết phải có kí nhận





3a

		Tên cơ sở giáo dục công lập: ...................										Mẫu 3a

		dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa

		cho trẻ em học mẫu giáo trong cơ sở giáo dục công lập, năm .....

		TT		Đối tượng được hỗ trợ		Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...

						Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)

				Tổng số:

		1		Con hộ nghèo

		2		Con hộ cận nghèo

		3		Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

		4		Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn vê kinh  tế

		5		Có cha mẹ thường trú ở ít nhất 1 trong các địa bàn là xã biên giới, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao, xã khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn

				Người lập biểu		..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

						Thủ trưởng đơn vị





3b

		Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (TX, TP): ...................										Mẫu 3b

		dự toán kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa

		cho trẻ em học mẫu giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập, năm .....

		TT		Đối tượng được hỗ trợ		Thực hiện năm nay				Dự toán năm ...

						Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)		Số đối tượng		Kinh phí (ngàn đồng)

				Tổng số:

		1		Con hộ nghèo

		2		Con hộ cận nghèo

		3		Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

		4		Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn vê kinh  tế

		5		Có cha mẹ thường trú ở ít nhất 1 trong các địa bàn là xã biên giới, xã hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao, xã khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn

				Người lập biểu		..........., ngày ... Tháng ... Năm .....

						Thủ trưởng đơn vị
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